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UẢ BƯỚC ĐẦU CẤY MÁY TẠO NHỊP VĨNH VIỄN Ở TRẺ EM 
 

NGUYỄN THANH HẢI, PHẠM HỮU HÒA 
Bệnh viện Nhi Trung ương 

TÓM TẮT 
Cấy máy tạo nhịp ở trẻ em thường ít được thực hiện 

và nguy cơ liên quan đến kích thước giải phẫu hoặc bất 
thường tim bẩm sinh.  

Mục tiêu:Nghiên cứu này nhằm đánh giá kết quả 
bước đầu của phương pháp cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn 
ở trẻ em. 

Đối tượng và phương pháp: Đối tượng gồm các 
bệnh nhân được cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn tại Bệnh 
viện Nhi Trung ương từ tháng 1/2008 đến 4/2012. Chỉ 
định cấy máy tạo nhịp dựa theo hướng dẫn của 
ACC/AHA/HRS 2002, 2008với kỹ thuật tạo nhịp nội 
tâm mạc hoặc thượng tâm mạc. 

Kết quả: 48 bệnh nhânđược cấy máy tạo nhịp vĩnh 
viễn. Chỉ định cấy máy tạo nhịp do block nhĩ thất chiếm 
87,5% với 50% số này là do tai biến phẫu thuật tim 
bẩm sinh, nút xoang bệnh lý chiếm 10,4%. Thời gian 
theo dõi trung bình là 19,74 tháng (0,46-49,51tháng. 
Không có tử vong liên quan đến tạo nhịp. Tỉ lệ biến 
chứng chung là 14,6%. Hai trường hợp phải cấy lại hệ 
thống tạo nhịp do hoại tử túi chứa máy và đứt điện cực.  

Kết luận: Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn ở trẻ em nhìn 
chung là phương pháp điều trị an toàn và khả thi. 

Từ khóa: máy tạo nhịp; nhịp tim chậm; block nhĩ 
thất; trẻ em 

summary 
Background:Permanent pacemaker implantation in 

infants and children is rare and carry out potential risks 
related to small body size, structural 
heartabnormalities.  

Objective: to evaluate early outcome of permanent 
pacemaker implantation in pediatric patient.  

Patients and Methods:Between 2008 and 2012, 48 
patients were required the implantation of a pacemaker 
at Cardiology Department in National Hospital of 
Pediatrics. Their chart have been reviewed pro- and 
retrospectively for indications, complications, longevity 
of the device.  

Results:The patients were followed for a median of 
19.74 months(range, 14 days-49.51 months). 
Indications for high-degree atrioventricular block in 
87.5%(postoperative 50%) and sinus node dysfunction 
in10.42%. The overall complication rate was 14.6%, 
one of them required removal of the system 
andreimplantation due to erosion, one was switched 
from epicardial to endocardial pacing as result of lead 
fracture. Six patients died, but none related to 
pacemaker implantation.  

Conclusion: Pacemaker implantation in pediatric 
patients is genererally safe and feasible. 

Keywords: pacemaker, children. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Nhịp tim chậm có thể gây giảm cung lượng tim dẫn 

đến suy giảm phát triển thể chất, vận động và tinh thần 
hoặc gây hội chứng Adams-Stokes dẫn đến tử vong 
hoặc di chứng não nếu không cấp cứu kịp thời [1]. Cấy 
máy tạo nhịp vĩnh viễn là phương pháp điều trị cần 
thiết trên những bệnh nhi nhịp tim chậm, thường là 

block nhĩ thất và suy nút xoang, có biểu hiện triệu 
chứng lâm sàng hoặc dự phòng cơn Adams-Stokes và 
đột tử[2, 3]. Cho đến nay chứng cứ y học về lợi ích và 
hiệu quả của cấy máy tạo nhịp ở bệnh nhi còn chưa rõ 
ràng do hạn chế về số lượng và quy mô của các 
nghiên cứu[2]. Tạo nhịp kéo dài, kích thước cơ thể nhỏ, 
bất thường cấu trúc tim thường gặp, sự phát triển cơ 
thể làm cho tạo nhịp ở trẻ em khó khăn hơn so với 
người lớn. Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả 
bước đầu của phương pháp cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn 
ở trẻ em. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Đối tượng nghiên cứu 
Nghiên cứu tiến cứu mô tả. Đối tượng gồm các 

bệnh nhi được cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn tại Bệnh viện 
Nhi Trung ương từ tháng 1/2008 đến 4/2012. Chỉ định 
cấy máy tạo nhịp dựa theo hướng dẫn của 
ACC/AHA/HRS 2002 và hướng dẫn sửa đổi năm 
2008[2]. 

Kĩ thuật cấy máy tạo nhịp 
Phương pháp tạo nhịp nội tâm mạc hay thượng tâm 

mạc được chỉ định dựa vào đặc điểm từng bệnh nhân. 
Đối với bệnh nhân < 5kg hoặc bất thường đường vào 
tĩnh mạch, tạo nhịp thượng tâm mạc là phương pháp 
được lựa chọn. Kĩ thuật cấy điện cực thượng tâm mạc 
đã được mô tả trong báo cáo trước[4]. Mọi bệnh nhân 
đều được dùng kháng sinh dự phòng trước và sau 
phẫu thuật. 

Cấy máy tạo nhịp với điện cực nội tâm mạc. 
Được thực hiện tại phòng can thiệp tim mạch. Bệnh 
nhân nằm ngửa và được gây mê đường tĩnh mạch. 
Đường vào điện cực qua tĩnh mạch dưới đòn bằng kĩ 
thuật Seldinger luồn dây dẫn vào nhĩ phải. Rạch da 
ngực đường ngang từ rãnh delta ngực vào phía trong 
khoảng 4 cm và dưới xương đòn khoảng 1cm, bóc tách 
tổ chức dưới da khỏi cơ ngực lớn hoặc bóc tách sâu 
dưới cơ ngực lớn tạo túi chứa máy. Dùng móc kéo dây 
dẫn qua da về phía túi chứa máy rồi luồn và đẩy 
Introducer vào trong lòng tĩnh mạch chủ trên. Qua 
Introducer đẩy dây điện cực vào thất phải với đầu điện 
cực được đặt tại vùng vách liên thất hoặc vùng mỏm rồi 
xoắn cố định điện cực. Với dây điện cực nhĩ, đầu điện 
cực được cố định tại tiểu nhĩ phải hoặc thành bên nhĩ 
phải. Kiểm tra điện cực bằng máy lập trình và đặt lại vị 
trí đầu cố định điện cực cho đến khi đạt được các thông 
số điện cực thích hợp. Tạo vòng dư điện cực trong nhĩ 
phải và khâu cố định điện cực với thành ngực. Đặt máy 
tạo nhịp và phần dây thừa vào túi chứa máy rồi đóng 
lại thành ngực. 

Các chỉ tiêu thu thập  
Bệnh nhân được theo dõi cho đến khi xuất viện. 

Kiểm tra sau 1,3 và mỗi 6 tháng bao gồm: khám lâm 
sàng; siêu âm tim; điện tâm đồ; chụp Xquang tim 
phổi;kiểm tra các máy và điện cực tạo nhịp. 
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Các thông số lúc nhập viện: Tuổi; cân nặng; loại 
loạn nhịp; bệnh tim bẩm sinh; bệnh chính; bệnh kèm 
theo. Kĩ thuật cấy máy tạo nhịp: chỉ định cấy máy; 
phương thức tạo nhịp; kĩ thuật tạo nhịp; đường vào điện 
cực; vị trí túi tạo nhịp. Thông số theo dõi bao gồm: thời 
gian theo dõi; biến chứng sớm (biến chứng xuất hiện 
trong 3 tháng đầu kể từ thời điểm cấy máy); biến chứng 
muộn; các thông số điện cực; nguyên nhân tử vong; 
hỏng điện cực. Thời gian bảo tồn chức năng điện cực 
là thời gian điện cực duy trì đầy đủ chức năng của nó. 
Hỏng điện cực được xác định khi điện cực mất chức 
năng nhận cảm, kích thích hoặc tăng ngưỡng kích thích 
đòi hỏi phải thay lại điện cực. 

Phân tích thống kê 
Dữ liệu được xử lý bằng phần mềm thống kê 

SPSS16.0. Với các biến liên tục biểu thị bằng giá trị 
trung bình với độ lệch chuẩn. Với các biến phân loại 
biểu thị bằng tỉ lệ phần trăm. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Đặc điểm chung: Tổng số 48 bệnh nhân với 

25(52,08%) trẻ nam và 23 trẻ nữ. Tuổi và cân nặng lúc 
cấy máy lần lượt là 4,18±3,52 tuổi (7 ngày -12,68 năm) 
và 12,87±7,78kg (2-36kg). Có 20(41,66%) bệnh nhi có 
cân nặng dưới 10 kg. 

Chỉ định cấy máy: Block nhĩ thất chiếm 42 
(87,5%) với 50% là căn nguyên sau phẫu thuật tim 
bÈm sinh(B¶ng 1). 

Bảng 1: Đặc điểm bệnh lý nhóm nghiên cứu 
 Số lượng(%) 

Block nhĩ thất sau phẫu thuật 21(43,8%) 
Block nhĩ thất bẩm sinh/mắc phải 21(43,8%) 

Nút xoang bệnh lý 4(8,3%) 
Suy nút xoang sau phẫu thuật 1(2,1%) 

Hội chứng QT dài 1(2,1%) 
 

Bất thường cấu trúc tim: Có 27(56,25%) trẻ mắc 
tim bẩm sinh. Trong nhóm không do biến chứng phẫu 
thuật có 5(19,23%) trẻ mắc tim bẩm sinh(Bảng 1).  

Phương thức tạo nhịp: (Bảng 2). Tạo nhịp một 
buồng VVIR/AAIR ở 27(54%) trường hợp, 19/20 trẻ 
dưới 10 kg được tạo nhịp một buồng. Tr i̧ lại tạo nhịp 
hai buồng là phương thức chủ yếu cho trẻ trên 10 kg 
chiếm 28/36 (77,78%). Tạo nhịp hai buồng được thực 
hiện trên nhỏ nhất có cân nặng là 9kg với phương thức 
VDDR và 12 kg với phương thức DDDR. 

Bảng 2: Các dị tật tim bẩm sinh 
 Số lượng (%) 

Tim bẩm sinh 27(56,25%) 
Thông liên thất 12(25%) 

Thông liên nhĩ –thất 8(16,7%) 
Fallot 4 3(6,2%) 

Thất phải 2 đường ra 3(6,2%) 
Thông liên nhĩ 2(4,2%) 

Cấu trúc tim bình thường 21(43,75%) 
 

Bảng 3: Phương thức tạo nhịp theo cân nặng 
Phương thức tạo nhịp 

Tạo nhịp 2 buồng Tạo nhịp 1 buồng  
DDDR VDDR VVIR AAIR 

Tổng 
số 

Dưới 10 kg 0 1 18 1 20 

Từ 10 kg trở lên 13 9 6 2 6 
Tổng số 13 10 24 3 50 

Điện cực tạo nhịp: Trong tổng số 63 điện cực 
được cấy có 5 (7.9%) điện cực thượng tâm mạc thất, 
16 dây điện cực nội tâm mạc nhĩ. Tất cả dây điện cực 
đều là dây lưỡng cực có tẩm steroid. Ngoài 10 dây điện 
cực kép đầu cố định dạng mỏ neo, các dây nội tâm 
mạch đều có đầu cố định dạng ốc vít. 

Bảng 4: Loại điện cực  
    

Loại điện cực < 10kg 10-20 kg Tổng số 
Nội tâm mạc 15 43 58 

Th©t 13 19 32 
Nhĩ 1 15 16 
Kép 1 9 10 

Thượng tâm mạc 5 0 5 
Tổng số 20 43 63 

 

Kết quả theo dõi: 
-Thời gian theo dõi 19,74±14,62 tháng (14 ngày -

49,51tháng). 
- Có 6 bệnh nhân tử vong, không có trường hợp 

nào liên quan đến tạo nhịp. 
- Các triệu chứng tim mạch và thần kinh giảm 

nhanh và rõ sau tạo nhịp và khá ổn định trong suốt thời 
gian theo dõi. 

- Biến chứng chung có 7(14,6%) trường hợp: 2 
nhiễm trùng túi tạo nhịp được điều trị bảo tồn; 2 nhiễm 
trùng vết mổ nông; 1 tụ máu; 1 chảy máu trong mổ; 1 
trường hợp hoại tử túi tạo nhịp phải cấy lại hệ thống. 

- Đứt điện cực thượng tâm mạc ở một trường hợp và 
được chuyển tạo nhịp nội tâm mạc. Có 2 trường hợp di 
lệch đầu điện cực mỏ neo, nhưng vẫn bảo tồn chức 
năng điện cực. 

BÀN LUẬN 
Tạo nhịp vĩnh viễn trong điều trị rối loạn nhịp tim 

chậm ở trẻ em là phương pháp hiệu quả, an toàn và 
khả thi. Không có tử vong và biến chứng nguy hiểm 
liên quan đến thủ thuật cấy máy cũng như hệ thống tạo 
nhịp. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với một số các 
nghiên cứu trên thế giới[5, 6]. 

Chỉ định cấy máy tạo nhịp trong nghiên cứu này 
chủ yếu là block nhĩ thất hoàn toàn chiếm đến 87,5% 
các trường hợp với 50% số này là do biến chứng phẫu 
thuật tim bẩm sinh. Trong các nghiên cứu về cấy máy 
tạo nhịp vĩnh viễn ở trẻ em thì phần lớn chỉ định cấy 
máy tạo nhịp là block nhĩ thất và suy nút xoang sau 
phẫu thuật tim bẩm sinh chiếm 55,8-69,0%[5, 7]. 

Biến chứng sớm có7(14,58%) trường hợp. Nhiễm 
trùng liên quan đến phẫu thuật và chăm sóc sau mổ là 
biến chứng nổi trội với 4 trường hợp. Tuy nhiên các 
biến chứng này đều được điều trị bảo tồn bằng kháng 
sinh thay thế. Một trường hợp hoại tử túi tạo nhịp phải 
rút gỡ bỏ hệ thống và phải cấy lại hệ thống tạo nhịp. Tỉ 
lệ nhiễm trùng sau phẫu thuật chiếm 8,33%, tương tự 
như trong nghiên cứu của Cohen[8] với 7,8%. Theo 
Silvetti[9] trên 56 bệnh nhi cấy máy tạo nhịp dưới hoặc 
bằng một tuổi, một trường hợp bị hoại tử túi chứa máy. 

Thời gian bảo tồn chức năng điện cực đạt 98,2% 
trong thời gian theo dõi trung bình là 17,86 tháng(14 
ngày-49,51 tháng). Hỏng điện cực do đứt dây gặp ở 
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một trường hợp điện cực thượng tâm mạc sau 13 tháng 
cấy máy. Trong nghiên cứu của Cohen[10], tỉ lệ bảo 
tồn chức năng điện cực thượng tâm mạc sau 2 năm là 
90% và tỉ lệ này cao hơn nhiều đối với dây điện cực nội 
tâm mạc. 

KẾT LUẬN 
Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn ở trẻ em nhìn chung là 

phương pháp điều trị an toàn và khả thi.  
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KHẢO SÁT TÌNH HÌNH MẮC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ RỐI LOẠN TĂNG LIPID MÁU  
CÓ NGUY CƠ TIM MẠCH TRONG CỘNG ĐỒNG  

TẠI MỘT SỐ KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Vũ Quang Huy - Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh 
Tóm tắt 
Mục tiêu: Tìm hiểu tình hình mắc một số bệnh 

không lây: đái tháo đường (ĐTĐ), rối loạn tăng lipid 
máu có nguy cơ tim mạch trong cộng đồng nhằm góp 
phần chủ động chăm sóc sức khỏe, dự phòng mắc mới 
và biến chứng của nhóm bệnh này. Đối tượng: 54.367 
người dân đang sinh sống, làm việc bình thường tại 
cộng đồng, trong khối hành chính ở một số khu vực 
thuộc thành phố Hồ Chí Minh, có nhu cầu xét nghiệm 
kiểm tra sức khỏe. Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt 
ngang. Các đối tượng có nhu cầu được lấy máu tại 
cộng đồng thực hiện các xét nghiệm: Glucose, 
Cholesterol (CHO), LDL- CHO và Triglycerid (TG). Kết 
quả và kết luận: Tỷ lệ người bị ĐTĐ là 2,37% và tiền 
ĐTĐ là 5,98%, tổng số mắc là 8,35 % trên 54.367 
người được khảo sát đường huyết. Tổng số mắc ĐTĐ 
và tiền ĐTĐ tăng theo độ tuổi ở tỷ lệ lần lượt là 1,9; 
22,8 và 35,8% trên các nhóm tuổi tương ứng: <45, 45-
65 và >65 (p<0,05); Tỷ lệ rối loạn lipid máu tăng các 
chỉ số TG, CHO và LDL-CHO có nguy cơ tim mạch lần 
lượt là 18,49; 25,4 và 24,5% trên 51.237 người được 
khảo sát Cholesterol. Các thành phần lipid máu khảo 
sát đều có tỷ lệ tăng gây nguy cơ tim mạch, khác biệt 
có ý nghĩa thống kê theo các độ tuổi là: Cholesterol 
tăng lần lượt là 18,1; 39,7 và 48%; Triglyceride tăng là 
14,8; 24,8 và 33,7%; LDL- Cholesterol tăng là 15,9; 
42,3 và 58,1% trên các nhóm tuổi lần lượt tương ứng 
<45, 45-65 và >65. 

Từ khóa: ĐTĐ, tiền ĐTĐ, Glucoes huyết, rối loạn 
lipid huyết, Cholesterol, LDL-Cholesterol, Triglyceride, 

nguy cơ tim mạch, Nội kiểm, Ngoại kiểm chất lượng xét 
nghiệm.  

SUMMARY 
Objectives: Investigate the situation with certain 

non-contagious diseases: diabetes, blood lipid 
disorders increased cardiovascular risk in the 
community to contribute to prevention of infection and 
complications of this disease group. Subjects: Subjects 
are persons those who need health screening test. 
Methods: cross-sectional descriptive. The subjects 
living and working in communities those wish to be 
carried out tests: Glucose, Cholesterol, LDL-
cholesterol and triglycerides. Results and conclusion: 
The rate is 2.37% of diabetes and prediabetes is 
5.98%, the total rate is 8.35% on the 54,367 people 
surveyed blood sugar. Total diabetes and prediabetes 
increased with age in the ratio respectively of 1.9, 22.8 
and 35.8% in the age group <45, 45-65 and> 65 (p 
<0.05); the rate dyslipidemia indicators TG, CHO and 
LDL-CHO with cardiovascular risk in turn is 18.49; 25.4 
and 24.5% of the 51,237 people surveyed Cholesterol. 
The lipid composition surveys have increased rates of 
cardiovascular risk, significant differences in the age 
statistics are: Cholesterol increased 18.1 respectively; 
39.7 and 48%, triglycerides 14.8; 24.8 and 33.7%, 
LDL-cholesterol increased 15.9; 42.3 and 58.1% on 
the corresponding age group <45, 45-65 and> 65. 

Keywords: diabetes, serum Glucose, Lipid 
disorders, Cholesterol, LDL-Cholesterol, Triglyceride, 


